HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

TUẦN  4 .  
Tập đọc - Kể chuyện
Tiết 25 + 26 : NGƯỜI MẸ
I. Mục tiêu:
* Đọc: - Đọc lưu loát trôi chảy toàn bài, nghỉ hơi,  phân biệt lời nhân vật ( bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết ) với lời người dẫn chuyện. 
- Hiểu: . Từ :  mấy đêm rằm, thiếp đi, khẩn khoản, lã chã .
            . ND: Người mẹ rất yêu con. Vì con, người mẹ có thể làm tất cả (TLCHSGK)
* Kể chuyện :
- Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai giọng điệu phù hợp với từng nhân vật
* GDKNS : Hiểu người con phải biết ơn công lao và sự hi sinh của mẹ cho con cái, người mẹ chấp nhận gian khổ, hi sinh thân mình để cứu con.
II. Đồ dùng dạy học:	 
 - GV : Tranh minh hoạ bài đọc, GA ĐT
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc thuộc lòng bài: Quạt cho bà ngủ.
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
a. Hoạt động 1:  Luyện đọc
-  GV đọc toàn bài
-  HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu
- Chú ý các từ khó đọc
* Đọc từng đoạn trước lớp
- Giải nghĩa các từ chú giải cuối bài
* Đọc từng đoạn trong nhóm

* Các nhóm thi đọc. 
b. Hoạt động 2: HD tìm hiểu bài.
- Kể vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1
- Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà ?

- Bà mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà ?


- Thái độ của thần chết thế nào khi thấy người mẹ ?
- Người mẹ trả lời như thế nào ?
* KNS: Vì sao bà mẹ đồng ý làm nhiều việc khó khăn, nguy hiểm cho chính mình?
- Nêu nội dung câu chuyện
c. Hoạt động 3: . Luyện đọc lại
- GV đọc lại đoạn 4
- Hướng dẫn HS đọc phân vai
- Nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất
d. Hoạt động 4:  Kể chuyện
* GV nêu nhiệm vụ
* HD HS dựng lại câu chuyện theo vai
- HD đóng vai các nhân vật theo trí nhớ không nhìn sách, có thể kèm động tác…
- Nhận xét bình chọn nhóm đóng vai các nhân vật tốt nhất.
4. Các hoạt động nối tiếp:
- Qua câu chuyện, em hiểu gì về tấm lòng người mẹ ? Em phải làm gì để cha mẹ vui lòng? 
-  Nhận xét giờ học và nhắc nhở học sinh tập kể chuyện cho người thân nghe.
	- Hát

- 3 HS đọc  - Nhận xét


- Theo dõi SGK, đọc thầm

- HS  đọc nối tiếp câu.

- HS  đọc nối tiếp 4 đoạn của chuyện

- Đọc nhóm đôi
- Nhận xét bạn đọc cùng nhóm
- Đại diện nhóm thi đọc.
* HS đọc thầm và TLCH
- HS kể vắn tắt chuyện sảy ra ở đoạn 1
- Bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi gai, ôm ghì bụi gai vào lòng sưởi ấm, làm nó đâm chồi, nảy lộc và nở hoa …
- Bà mẹ đồng ý cho hồ nước đôi mắt. Bà  khóc đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hoá thành hai hòn ngọc.
- Thần Chết  ngạc nhiên không hiểu vì sao người mẹ có thể tìm đến tận nơi mình ở
- Người mẹ trả lời vì bà là mẹ - Người mẹ có thể làm tất cả vì con…
+ Đọc thầm toàn bài và trả lời.
- Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con

- Đọc phân vai theo nhóm 6
- HS đọc theo vai trước lớp.


- Học sinh lắng nghe
- Tự lập nhóm và phân vai
- Thi dựng lại chuyện theo vai

- Nhận xét và bình chọn bạn kể hay

















Toán
Tiết 16: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: 
- Củng cố cách tính cộng trừ các số có ba chữ số cách tính nhân chia trong bảng đã học. 
- Củng cố  cách, giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn kém nhau một số đơn vị )
II. Đồ dùng dạy học:   
- GV : Vẽ mẫu bài 5 ( giấy to )
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
a. Hoạt động 1:  Luyện tập
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
415 + 415             356 – 156       162 + 370
- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?
* Bài 2: Tìm x
- x  là thành phần nào của phép tính?
- Muốn tìm thừa số ta làm ntn?
- Muốn tìm SBC ta làm ntn?
- Yêu cầu lớp làm vở, 2 em làm bảng lớp.
a) x  x 4 = 32           b)   x : 8 = 4
- Chấm một số bài.Gọi nhận xét bài trên bảng.
- Nhận xét.


Bài 3: Tính
- Nêu thứ tự thực hiện biểu thức?
- Chấm chữa bài.





Bài 4: Giải toán
- Đọc đề? Tóm tắt?
- Chấm bài, nhận xét

*Trò chơi: Dành cho HSNK
- Tìm các phép tính nhân có tích bằng 20; 30; 35 ; 45?
-  Tìm các phép tính chia trong bảng chia có thương bằng 5; 4?
4 . Hoạt động nối tiếp:
 - Đọc bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5 ?
 - Nhận xét giờ học	
	-Hát




- HS làm bảng + nháp.
- HS chữa bài.
 
- x làthừa số chưa biết và số bị chia 
- Muốn tìm thừa số chưa biêt ta lấy tích chia cho thừa số kia
- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
- Làm bài vào vở
 a) x  x 4 = 32                b) x : 8 = 4
            x = 32 : 4                    x = 4 x 8
            x = 8                           x = 32   

- Tính từ trái sang phải.
- Làm bài vào vở - 1 HS chữa bài
a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27
              = 72
b) 80 : 2 – 13 = 40 - 13
                 = 27
Bài giải
Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất số dầu là:
           160 - 125 = 35( l)
                   Đáp số: 35 lít dầu
* Tìm nhanh ra nháp:
- 20x1=20;1x20 =20; 4 x5 =20; 5x4 =20...              
- 10 : 2= 5; 20: 4 =5;15:3 =5;25:5 =5…


- Đọc bảng nhân, chia



Đạo đức
Tiết 4: GIỮ LỜI HỨA (tiếp)
I. Mục tiêu: 
- Tiếp tục củng cố cho HS hiểu được giữ lời hứa. Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người. Quý trọng những người biết giữ lời hứa
- Có thói quen giữ lời hứa với mọi người 
- Biết trân trọng những người biết giữ lời hứa 
* KNS: Thương lượng với người khác để thực hiện được lời hứa của mình. Đảm nhận trách nhiệm về việc làm chủ của mình.
II. Đồ dùng dạy học:    - GV : - Các tấm bìa màu xanh, đỏ trắng
                             - HS : -  Vở bài tập Đạo Đức 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
                     
	                 Hoạt động của thầy              
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
a. Hoạt động 1: Thảo luận trong nhóm đôi
- Nêu rõ yêu cầu của bài 

- Gọi 1 số nhóm trao đổi trước lớp

- Chốt ý đúng: 2 câu đầu điền Đ
                        2 câu sau điền S
b. Hoạt động 2: Đóng vai
* KNS: Thương lượng với người khác để thực hiện được lời hứa của mình.  
- Chia  nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai:
- Em đã hứa với bạn làm một việc gì đó nhưng sau đó em hiểu ra việc làm  đó sai, em sẽ làm gì khi đó?
- GV: Em cần xin lỗi bạn, giải thích rõ việc làm đó là sai và khuyên bạn không nên làm.
c.  Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
* KNS: Đảm nhận trách nhiệm về việc làm chủ của mình.
- Nêu từng ý kiến, quan điểm liên quan đến việc giữ lời hứa 
- Nêu ý kiến đúng .



4.Hoạt động nối tiếp: 
-  Nhận xét tiết học. 
- Thực hiện giữ lời hứa trong cuộc sống.
	
- Kết hợp với bài học


- Mở vở bài tập Đạo Đức
- Đọc kĩ các hành vi và lựa chọn đúng sai, suy nghĩ cách giải thích của mình 
- 1 số nhóm trao đổi trước lớp
- HS khác nhận xét, góp ý 




- Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai

- Một số nhóm trình bày, lớp nhận xét bổ sung 






- Bày tỏ ý kiến bằng cách giữ thẻ màu đỏ ( đồng ý), màu xanh ( không đồng ý), màu trắng ( lưỡng lự) .










Tự nhiên và Xã hội
Tiết 7 : HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN
I. Mục tiêu:
- Biết tim luôn đập để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập máu không lưu thông được trong các mạch máu,  cơ thể sẽ chết. 
- Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ( HS NK)
- GD học sinh biết bảo vệ cơ thể mình.
II. Đồ dùng dạy học: - GV : Hình vẽ SGK, sơ đồ 2 vòng tuần hoàn                               
	                          - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
- Máu gồm những thành phần nào ?
- Cơ quan tuần hoàn gồm những gì ?
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
a. HĐ1 : Thực hành
+ Làm việc cả lớp
- GV HD HS : áp tai vào ngực của bạn để nghe tim đập và đếm số nhịp đập của tim trong 1 phút
- Đặt ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lên cổ tay trái của mình hoặc của bạn đếm số nhịp mạch đập trong 1 phút
+ Làm việc theo cặp
+ Làm việc cả lớp
- Các em đã nghe thấy gì khi áp tai vào ngực của bạn mình ? Khi đặt mấy đầu ngón tay lên cổ tay mình hoặc tay bạn, em cảm thấy gì ?
* GVKL: SGK 
 b. HĐ2 : Làm việc với SGK
+ Làm việc theo nhóm
- GV gợi ý : Chỉ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trên sơ đồ. Nêu chức năng của từng loại mạch máu. Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng tuần hoàn nhỏ có chức năng gì ? Chỉ và nói đường đi của vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn lớn có chức năng gì ?
+ Làm việc cả lớp
* GVKL:  SGK
 c. HĐ3 : Chơi trò chơi ghép chữ vào hình
+ Phát mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm sơ đồ hai vòng tuần hoàn v à  phiếu rời ghi tên các loại mạch máu của 2 vòng tuần hoàn
+Các nhóm thực hành chơi 


4. Hoạt động nối tiếp :          
 - GV nhận xét tiết học.
	

- HS trả lời
- Nhận xét




- 1 số HS lên làm mẫu



- Từng cặp HS thực hành như HD

- HS trả lời câu hỏi





- Làm việc theo nhóm nhỏ, trả lời theo gợi ý của GV

- Đại diện nhóm lên chỉ vào sơ đồ và trả lời câu hỏi
- Các nhóm khác bổ sung





- Các nhóm thi đua ghép chữ vào hình. Nhóm nào xong trước dán sản phẩm của mình lên .
- HS nhận xét.


Tiếng việt+
TiÕt 7: LUYỆN TẬP VỀ VIẾT ĐƠN
I. Mục tiêu:
- Dựa theo mẫu đơn của bài tập đọc Đơn xin vào Đội, mỗi HS viết được 1 lá đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Rèn k/năng viết đơn cho HS.
- GD HS yêu thích học TViệt.
II. Đồ dùng: VBTTV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra vở của HS viết đơn xin cấp thẻ đọc sách
- Nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
                    HD HS làm bài tập
- Phần nào trong đơn được viết theo mẫu, phần nào không nhất thiết phải hoàn toàn như mẫu ? Vì sao ?
 + GV chốt lại : 
Lá đơn phải trình bày theo mẫu
- Mở đầu đơn phải viết tên Đội
. Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn
. Tên của đơn
. Tên người hoặc tổ chức nhận đơn
. Họ tên và ngày tháng năm sinh của người viết đơn, HS lớp nào, ....
. Trình bày lí do viết đơn
. Lời hứa của người viết đơn
. Chữ kí, họ tên người viết đơn
- GV khen ngợi đặc biệt những HS viết được những lá đơn đúng là của mình.

4. Hoạt động nối tiếp :          
 - GV nhận xét tiết học.
	

- HS nộp vở

- HS nói - Nhận xét bạn


- Đọc yêu cầu BT:
Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


- HS phát biểu
- HS viết đơn vào VBTTV
- 1 số HS đọc đơn
- Nhận xét đơn của bạn



Toán
Tiết 17: KIỂM TRA
( Đề bài và đáp án chung trong tổ )
I. Mục tiêu:




- Kiểm tra kỹ năng thực hiện phép cộng , phép trừ các số có 3 chữ số.(có nhớ 1 lần) . Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng  ;  ;  ; ).
Giải bài toán  có một phép tính; tính độ dài đường gấp khúc 9 trong PV các số  
- Rèn kĩ năng làm bài đúng, nhanh     
- Có ý thức tự giác làm bài nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV : Đề bài
- HS  : Bút , thước kẻ, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học :
1. Tổ chức:        
- Kiểm tra sĩ số
2. Bài mới:
* GV giao đề
* HS làm bài vào giấy kiểm tra 
- Bao quát chung nhắc nhở các em tư thế ngồi, ý thức làm bài 
IV. Hoạt động nối tiếp: 
- Thu bài
- GV nhận xét giờ











BÀI KIỂM TRA 
Môn : Toán – Lớp 3
( Thời gian: 35 phút)

	Họ và tên học sinh:                                                                                                Lớp : 



	Nhận xét của giáo viên: 

	

	

	



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
     Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1:  Số 170 đọc là:
	A. Mét bảy không.	
	B. Mười bảy.	
	C. Mười bảy chục.
	D. Một trăm bảy mươi.


Câu 2:  Số "Bốn trăm hai mươi lăm" viết là:
	A. 425.
	B. 4205.	
	C. 452.
	D. 254.


Câu 3:  605 - 261 = ?
	A. 464.	
	B. 344.	
	C. 444.
	D. 434.


Câu 4:  162 + 450 = ?
	A. 512.	
	B. 612.	
	C. 510.
	D. 610.


Câu 5:  5 x 3 + 10 = ?
	A. 150.	
	B. 25.
	C. 18.
	D. 52.


Câu 6:  4 x 7 + 222 = ?
	A. 240.	
	B. 250.	
		C. 402.
	D. 502.


 (
200cm
200cm
200cm
200cm
)Câu 7:  Chu vi hình vuông ABCD                                      
		(như hình vẽ) là: 
A. 400 cm.		C. 800 cm.
B. 600 cm.      	D. 200 cm.

Câu 8:  Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm:
                         4 x a ........ a x 5		( với a>0 )
	A. >			B. <			C. =
	 

Câu 9:   Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
	A.  6 hình.				C.   8 hình.
	B. 12 hình.				D. 10 hình.


Câu 10 :  Một đoạn dây dài 650cm, người ta cắt đi 245 cm. Đo¹n dây còn :
	A. 415 cm.
	B. 305 cm.
	C. 405 cm.
	D. 410 cm.


***** Câu 11 :  Một cửa hàng buổi sáng bán được 525 kg gạo, buổi  chiều bán được ít hơn buổi sáng 135 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán  được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
	A. 660 kg.
	B. 390 kg.
	C. 490 kg.
	D. 650 kg.


****  Câu 12 :  Với ba số: 542; 500; 42 và các dấu +, - , = viết được các phép tính:
	A. 500 + 42 = 542.	
	B. 542 - 42 = 500.
	C. 542 - 500 = 42.
	D. Cả A, B, C đúng


 
B. PHẦN TỰ LUẬN.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
  452 + 317                  768 – 254                       548 + 236                            972 – 729

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 2: Thùng to chứa được 200 lít dầu, thùng bé chứa được 120 lít dầu. Hỏi thùng bé chứa ít hơn thùng to bao nhiêu lít dầu?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



**** Bài 3: Hãy điền dấu, số  để được phép tính đúng

                  5 .... 7 .....12 .....35 = .....



Toán +
Tiết 7 : LUYỆN TẬP VỀ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I. Mục tiêu: 
- Củng cố cách giải toán có lời văn.
- Rèn kĩ năng thực hiện tính và trình bày lời giải bài toán.
- Giáo dục học sinh  tư duy độc lập.
II. Đồ dùng dạy học: 
+ Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1: HD HS làm bài tập
*Bài 1: Một tấm vải dài 355m. Cô thợ may cắt ra 158m. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?
- Nêu bài toán?
- Bài toán cho biết gì? 
- Hỏi gì? Muốn biết còn lại bao nhiêu mét 
vải ta làm thế nào?




*Bài 2: Lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?
- Yêu cầu tóm tắt bài toán
- Làm bài vào vở
- Nhận xét, chữa bài h/s


*Bài 3: Quãng đường AB 650m. Quãng đường BC dài 275 m. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét
- Đọc đề ?Tự phân tích bài toán
- Yêu cầu làm vở.
- Đổi vở kiểm tra
- Nhận xét

*Bài 4:  Dành cho HSNK
Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Một trong hai số đó là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. Tìm số kia?
- Hướng dẫn  thực hiện.
- Nhận xét, chọn bạn có nhiều cách  giải nhất.
- Chọn cách giải ngắn gọn dễ nhất.
4. Hoạt động nối tiếp:
* Nhận xét giờ 
 * Dặn dò: Ôn bài.
	





+ Đọc đề toán.
- Cho biết tấm vải dài 355m. Cắt ra 158m.
- Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải.
-1hs lên bảng. Làm bài vào vở nháp
- Chữa bài.
                         Bài giải.
               Tấm vải còn lại số mét là: 
                       355 – 158 = 197 ( m )
                               Đáp số: 197 m
+ Làm bài vào vở 
- HS chữa bài .Nhận xét
                             Bài giải
            Lớp 3A có số học sinh là:
                          4 x 8 = 32 ( học sinh)
                                  Đáp số: 32 học sinh

+ Đọc đề, phân tích bài toán.
- Tự giải vào vở - Đổi vở kiểm tra bài
Bài giải
             Quãng đường AC dài số mét là:
650  + 275 = 925(m)
                     Đáp số: 925(m)
Bài 4: 
- Đọc đề.Tìm các cách giải (thi xem ai tìm được nhiều cách nhất)
                Bài giải
Tổng của hai số đó là 987
Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số: 101
Số kia là:   987 – 101 = 886 
                                 Đáp số: 886
- Học sinh nghe.


Toán
Tiết 18 : BẢNG NHÂN 6
I. Mục tiêu: - Bước đầu thuộc bảng nhân 6. 
- Rèn kĩ năng ghi nhớ nhanh bảng nhân 6 và giải bài toán bằng phép nhân.
- Giáo dục h/s vận dụng bảng nhân 6 vào kĩ năng tính toán của mình.
II. Đồ dùng dạy học:  - GV : Các tấm bìa , mỗi tấm có 6 chấm tròn, Phiếu học tâp ghi bài 3.
                                    - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ
 3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
a. HĐ 1 : Lập bảng nhân 6
- Lấy 1 tấm bìa: Có 6 chấm tròn lấy 1 lần được mấy chấm tròn? Viết ntn?
- Lấy 2 tấm bìa: Có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn, 6 chấm tròn được lấy mấy lần? Viết như thế nào?
- Tương tự với các phép tính khác để hoàn thành bảng nhân 6. 
- Hai tích liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ?
 - Đọc bảng nhân 6 ( đọc xuôi, ngược )
 - Che 1 số kết qủa yêu cầu HS đọc
HĐ2: Thực hành
Bài 1:Tính nhẩm
Bài 2: 
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu làm vở
- Chấm bài, nhận xét




Bài 3: Treo bảng phụ
- Dãy số có đặc điểm gì ?
	6
	12
	18
	
	
	36
	
	
	
	60



- Yêu cầu 1 em lên làm bảng. Lớp làm phiếu HT
- Chấm, chữa bài
* Bài 4:  Dành cho HSNK:
Mẹ cho hai anh em Tùng mỗi người 6 quyển vở. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quyển vở ?
 4. Hoạt động nối tiếp:            
 * Trò chơi : Truyền điện
* GV nhận xét giờ học.
	- Hát



- Nêu và viết phép nhân 
    6 x 1 = 6
    6 x 2 = 12
    6 x 3 = 18
    6 x 4 = 24
     ................
    6 x 10 = 60

  6 đơn vị
Cả lớp đọc - cá nhân đọc

- Nêu miệng kết quả
- Lần lượt học sinh nêu kết quả
- Cho biết mỗi thùng có 6l dầu
- Hỏi năm thùng như thế có tất cả bao 
nhiêu lít dầu.
- Làm bài vào vở 
Bài giải
Năm thùng có số dầu là:
6 x 5 = 30( l)
                             Đáp số: 30 lít dầu.
- Mỗi số đứng liền nhau hơn kém nhau 6 đơn vị
- 1 em lên bảng làm. Giải vào phiếu - Đổi phiếu nhận xét 
               

  Mẹ đã mua số vở là:
                6 x 2 = 12 (quyển)
                           Đáp số: 12 quyển vở

- HS chơi để ôn lại bảng nhân 6.


Chính tả ( Nghe - viết )
Tiết 27: NGƯỜI MẸ

I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài  văn xuôi. Làm đúng  bài tập 2 phần a, Bài tập 3.
- Rèn kỹ năng nghe, viết, kỹ năng trình bày bài văn xuôi.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV : Bảng phụ viết nội dung bài tập 2
- HS : Vở chính tả, VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

			Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Viết: ngắc ngứ, ngoặc kép, trung thành, chúc tụng,...
3. Bài mới: * Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1:  Hướng dẫn nghe - viết
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
- GV đọc mẫu đoạn viết.
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Tìm các tên riêng trong bài chính tả
- Các tên riêng ấy được viết như thế nào ?
- Trong đoạn văn  có những dấu câu nào?
* GV đọc cho HS viết bài
- Uốn nắn tư thế ngồi cho HS
*  Chấm, chữa bài
- Chấm 5, 7 bài
- Nhận xét bài viết của HS
b. Hoạt động 2:  HD HS làm bài tập chính tả
* Bài tập 2 ( lựa chọn )
- Đọc yêu cầu của bài
- Nhận xét, đánh giá
* Bài tập 3 ( lựa chọn )
- Đọc yêu cầu bài tập phần a
HS NK : làm cả phần b
- Nhận xét, chữa bài, chốt kết quả đúng.


4. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương các em viết đẹp.
- Nhắc nhở HS còn viết sai chính tả sửa lỗi.
	

- 2 HS viết bảng  - Nhận xét .




- 3 HS đọc đoạn viết, cả lớp theo dõi
- Đoạn văn có 4 câu
- Thần chết, Thần Đêm Tối
- Viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng
- Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu phẩy

+ Viết bài vào vở




+ Điền vào chỗ trống d hay r
- Làm VBT, đổi vở chữa bài
       Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày
      Khi ra, da đỏ hây hây
Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.
- Lớp nhận xét
+ 2 em đọc rồi lớp làm vở bài tập
- 3, 4 em làm bảng. Lớp nhận xét



ThÓ dôc
Tiết 7: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI: “ THI XẾP HÀNG ”
I. Mục tiêu
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số, quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác.
Học trò chơi : Thi xếp hàng. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
 - Kỹ năng nghe, đi , chơi trò  chơi.
- GD học sinh tích cực tham gia HĐTDT
II. Địa điểm, phương tiện
	Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ
	Phương tiện : Còi, kẻ sân
III. Nội dung và phương pháp lên lớp

	Thời lượng
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	

3 - 4 '







20 - 22 '
















4 - 5 '


	1. Phần mở đầu
+ GV phổ biến ND, YC giờ học
-  Giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát

- Chạy chậm 1 vòng sân 100-120m

2. Phần cơ bản
+ Ôn đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái; điểm số từ 1 đến hết        
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái 
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, các em thay nhau chỉ huy, GV quan sát sửa sai, nhận xét                
+ Học trò chơi : Thi xếp hàng nhanh
- GV Nêu tên trò chơi
- HDND trò chơi và cách chơi
hướng dẫn cách chơi, luật chơi.Cho HS học thuộc vần điệu.
-  Cho học sinh chơi thử







3. Phần kết thúc 
- Đánh giá và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn một số động tác ĐHĐN
	
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên


[image: IMG_0157]

- Thi đua giữa các tổ
- Học thuộc vần điệu của trò chơi
- Chia thành các đội tương đối đều nhau

- Chơi thử 1, 2 lần
- Cả lớp cùng chơi
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
+ Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.

[image: IMG_0183]


Tập đọc
Tiết 28:  ÔNG NGOẠI
I. Mục tiêu:
- Biết đọc đúng các kiểu câu, bước đầu phân biệt được lời dẫn chuyện và lời nhân vật. 
- Hiểu nội dung: Ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu mãi biết ơn ông - người thầy đầu tiên của cháu trước ngưỡng cửa trường tiểu học( Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- Giáo dục học sinh biết yêu quý ông bà, cha mẹ
*KNS: Trình bày suy nghĩ.
II. Đồ dùng dạy học : - HS : SGK
- GV : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ viết đoạn văn  luyện đọc
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc theo vai bài:  Người mẹ.
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1:  Luyện đọc
* GV đọc bài chậm rãi, dịu dàng
* HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu: Chú ý từ  có âm đầu l / n
* Đọc từng đoạn trước lớp (4 đoạn)
- Giải nghĩa từ chú giải cuối bài
* Đọc từng đoạn trong nhóm

* Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài
b. Hoạt động 2:  HD HS tìm hiểu bài
- Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ?

- Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào ?
- Tìm hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến thăm trường?

- Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên ?
c. Hoạt động 3. Luyện đọc lại
- Đọc diễn cảm 1 đoạn văn
- HD HS đọc đúng chú ý cách ngắt giọng, nhấn giọng .
4. Các hoạt động nối tiếp:  
- Em thấy tình cảm của hai ông cháu trong bài văn như thế nào ?  Tình cảm của em đối với ông ba như thế nào?
 - Nhận xét giờ học.
	

- HS đọc bài – Nhận xét


- Theo dõi SGK, QS tranh minh hoạ

- HS đọc nối tiếp câu.
- HS đọc nối tiếp đoạn trong bài 

- Đọc theo nhóm đôi
- Nhận xét bạn đọc cùng nhóm
- HS đọc
* HS đọc thầm và TLCH
- Không khí mát dịu mỗi sáng, trời xanh ngắt trên cao, ... ngọn cây hè phố
- Ông dẫn bạn đi mua vở, chọn bút...dạy bạn những chữ cái đầu tiên
- Nhiều em phát biểu: Ông chậm rãi nhấn 
từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo cháu tới trường.
- Vì ông dạy bạn những chữ cái đầu tiên


- 3, 4 HS thi đọc diễn cảm đoạn văn
- 2 HS thi đọc cả bài





Luyện từ và câu
Tiết 29: TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ?
I. Mục tiêu:	
- Tìm được một số từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình( BT1). Xếp được những thành ngữ vào nhóm thích hợp( BT2). Đặt được câu theo mẫu Ai là gì?( BT3)
- Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu
- Giáo dục học sinh yêu quý gia đình mình.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Bảng phụ viết BT 2                                          
 - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ
- Hãy nói một câu có từ so sánh.
3. Bài mới:*  Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1: . HD làm BT
* Bài tập 1:
- Đọc yêu cầu BT?
- Em hiểu "Từ  chỉ gộp" có nghĩa là ta tìm những từ như thế nào?


- GV nhận xét
* Bài tập 2 :
- Bảng phụ.
- HD cách chọn, chia từ thành từng nhóm:
	Cha mẹ đối  với con cái
	Con cháu đối với ông bà, cha mẹ
	Anh chị em đối với nhau

	.................
.................

	.................
................
	....................
...................


* HS NK: Tìm thêm một số thành ngữ, tục ngữ khác nói về các nhóm trên? Em hiểu câu tục ngữ đó như thế nào?
* Bài tập 3:
- Đọc yêu cầu bài tập
+ Yêu cầu  1 em đọc lại truyện "Chiếc áo len."
- Dựa vào nội dung đặt câu nói về Tuấn:
+ Yêu cầu  đọc bài "Quạt cho bà ngủ"
- Dựa vào nội dung đặt câu nói về "bạn nhỏ". 


- GV nhận xét.
 4. Các hoạt động nối tiếp:     
- Khắc sâu nội dung của bài.
- GV nhận xét giờ học
	

- 3 HS nói- Nhận xét.


- Tìm những từ chỉ gộp những ngưêi trong gia đình
- Trao đổi theo cặp, làm bài vào vở nháp.
- HS trình bày bài.
 (Ông bà, bố mẹ, anh em, chị em, chú bác, cô cậu, ông cháu, mẹ con, bố con,
mỏ con....)

+ Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau thành nhóm
- 1 HS làm mẫu
- Làm việc theo cặp vào phiếu học tập.
- HS trình bày kết quả trên lớp theo mẫu
- Nhận xét, chữa bài






+ Dựa vào ND bài tập đọc tuần 3, 4 đặt câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về .....
- 1 HS làm mẫu nói về bạn Tuấn trong chuyện Chiếc áo len
- HS thảo luận theo cặp.
- HS trình bày trước lớp.
+ Tuấn là anh trai của Lan.
+ Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan
- Cả lớp làm bài vào vở


Tiếng Việt +
Tiết 8 : LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH. DẤU CHẤM.
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn. Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó	
- Rèn kỹ năng sử dụng dấu chấm  trong các câu  kể.
- Giáo dục học sinh yêu thích và ham tìm hiểu về Tiếng Việt
II. Đồ dùng dạy học:	- GV : Phiếu bài tập( bài1). Bảng phụ( Bài 2)
	                               - HS: Vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ
 3. Bài mới:*  Giới thiệu bài. 
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT
* Bài tập 1. Gạch chân dưới các hình ảnh so sánh trong các đoàn thơ sau:
a.         Khi vào mùa nắng
           Tán lá xoè ra
            Như cái ô to
            Đang làm bóng mát.
            
            Bóng bàng tròn lắm 
           Tròn như cái nong
            Em ngồi vào trong
             Mát ơi là mát
b.         Rạng sáng
            Mặt trời ngoài biển khơi
            Như quả bóng đỏ trên bàn bi-a
*Dành cho học sinh NK:
- Trong những hình ảnh so sánh này, em thích hình ảnh nào? vì sao?
* Bài tập 2:
Chép lại đoạn văn và ghi  dấu chấm cho đúng và viết hoa cho hợp lí
     Cô bước vào lớp, chúng em. Đứng dậy chào. Cô mỉm cười. Nhìn chúng em bằng  đôi mắt dịu hiền tiết học đầu tiên là tiết tập đọc.Giọng cô thật ấm áp. Khiến cả lớp lắng nghe.
- Hướng dẫn cách tìm các dấu chấm dùng sai.
- Nhận xét 
4. Hoạt động nối tiếp:
	- GV nhận xét tiết học
	- Khen những em làm bài tốt.
	



- Đọc lần lượt từng câu thơ
- Làm bài vào phiếu bài tập
- Nhận xét bài của bạn
a.         Khi vào mùa nắng
           Tán lá xoè ra
            Như cái ô to
            Đang làm bóng mát.
            
           Bóng bàng tròn lắm 
           Tròn như cái nong
            Em ngồi vào trong
            Mát ơi là mát
b.         Rạng sáng
            Mặt trời ngoài biển khơi
            Như quả bóng đỏ trên bàn bi-a

- Vài học sinh nêu


- Cả lớp làm bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra
     Cô bước vào lớp, chúng em đứng dậy chào. Cô mỉm cười nhìn chúng em bằng  đôi mắt dịu hiền.Tiết học đầu tiên là tiết tập đọc. Giọng  cô thật ấm áp khiến cả lớp lắng nghe.



Toán
Tiết 19 : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
-  Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng vào tính giá trị biểu thức và giải toán.
-  Rèn kĩ năng thực hành bảng nhân 6.
- Giáo dục HS kĩ năng tính toán liên quan đến bảng nhân 6.
II. Đồ dùng dạy học : 
+ GV: 4 tam giác bằng nhau
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Tổ chức:
2. Kiểm tra : 
- Đọc bảng nhân 6
3. Bài mới: * Giới thiệu bài
*Bài 1:Tính nhẩm  
- Tính nhẩm là tính như thế nào?
- Nêu miệng kết quả

*Bài 2: Tính
 - Tính theo thứ tự nào?   
a) 6 x 9 + 6 =             b) 6 x 5 + 29 =     
                                                 
c) 6 x 6 + 6 =  
- Yêu cầu làm phiếu HT
- 3 em làm bảng
- Nhận xét



*Bài 3: Giải toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
    
- Chấm 7- 10 bài
- Chữa bài        
*Bài 4
 -Dãy số có đặc điểm gì ?                                 
 ( a / Số sau = số trước + 6
  b / Số sau = số trước + 3 ) 
                                                                                            
*Bài 5 :  Dành cho HSNK    
- HD xếp hình 
- GV nhận xét.
4. Các hoạt động nối tiếp:
- Trò chơi : Truyền điện ( ôn lại bảng nhân 6)
- GV nhận xét giờ.                                                               
	

- 4 HS  đọc – Nhận xét


+ Nêu miệng kết quả  
- Gọi học sinh nối tiếp nêu kết quả
- Nhận xét và bổ sung

+Thực hiện nhân trước và cộng sau
-  Làm phiếu HT
- 2 HS chữa bài
a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6
    =   60                                                                        b) 6 x 5 + 29 = 30 + 29
    =   59                                                                       
c) 6 x 6 + 6 = 36 + 6
                   = 42
- 3 HS chữa bài trên bảng

+ Đọc đề - tóm tắt đề
Bài giải
 Số vở 4 học sinh mua là:
   6 x 4 = 24( quyển)
                    Đáp số: 24 quyển vở
- Giải bài vào vở - Đổi vở KT
+  Làm phiếu HT
a) 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
b) 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36

- Tự xếp hình theo mẫu dựa vào đồ dùng
- Trưng bày sản phẩm.
- Lắng nghe và thực hiện


Tập viết
Tiết 30:  ÔN CHỮ HOA C 
I. Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa C ( 1 dòng), L, N ( 1 dòng). Viết đúng tên riêng Cửu Long
( 1 dòng) và câu ứng dụng :Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ
- Rèn kỹ năng viết đúng mẫu.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV : Mẫu chữ viết hoa C, tên riêng Cửu long và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li
+ HS : Vở TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc : Bố Hạ, Bầu
3. Bài mới: *  Giới thiệu bài
a. Hoạt động 1: HD viết trên bảng con
* Luyện viết chữ hoa
- Tìm các chữ hoa có trong bài?
- Viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ
- Nhận xét và sửa cho học sinh

* Luyện viết từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Giới thiệu : Cửu Long là dòng sông lớn nhất nước ta, chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ

* Luyện viết câu ứng dụng
- Đọc câu ứng dụng
HS khá, giỏi:Em hiểu nghĩa câu ca dao như thế nào?
(  công ơn của cha mẹ rất lớn lao)


b. Hoạt động 2:   HD viết vào vở TV
- Nêu yêu cầu bài viết
* Chấm, chữa bài
- GV chấm 5, 7 bài
- Nhận xét bài viết của HS.
 IV. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét giờ học.
- Biểu dương những HS viết bài đúng, đẹp. 

	

- 2 HS viết bảng – Nhận xét





- C, L, T, S, N
- HS tập viết vào bảng con

- Cửu long


- Tập viết trên bảng con
  
      Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
- Tập viết bảng con chữ : Công, Thái Sơn, Nghĩa

- Viết bài vào vở
- Học sinh thu vở chấm



Thể dục
Tiết 8: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI: “ THI XẾP HÀNG”
I. Mục tiêu
- Học đi vượt chướng ngại vật ( thấp ). Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. Chơi trò chơi : Thi xếp hàng, yêu cầu biết cách chơi và chơi một cách chủ động.
- Kỹ năng nghe, đi , chơi trò  chơi.
- GD học sinh tích cực tham gia HĐTDT
II. Địa điểm, phương tiện
+ Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ
+ Phương tiện : Còi, dụng cụ học động tác vượt chướng ngại vật, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp

	Thời lượng
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	

4 - 6 '









25 - 27 '













2 - 3 '
	1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến ND , yêu cầu giờ học.
- Giậm chân theo nhịp đếm to theo nhịp.

- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên 100m – 120m
- Chơi trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau.

2. Phần cơ bản
+ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng
- GV điều khiển cho cả lớp thực hiện .
- Chia tổ thực hiện. Đi từng tổ quan sát, sửa chữa sai sót.
+ Học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp
- Nêu tên động tác, làm mẫu
- Dùng khẩu lệnh hô cho HS tập
- Kiểm tra uốn nắn động tác cho HS
+ Chơi trò chơi : Thi xếp hàng
- Cùng HS nhắc lại cách chơi, sau đó tổ chức cho HS cùng chơi .




3. Phần kết thúc 
- Cùng HS hệ thống lại bài học
- Nhận xét giờ học
- Dặn HS về nhà ôn động tác đi vượt chướng ngại vật
	

- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên
- Chơi trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.

+ Lớp tập hợp hàng ngang để làm mẫu

[image: IMG_0157]

- Chia tổ tập luyện

[image: ĐI VƯỢT THẤP]
- Chơi trò chơi

- Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay và hát














Chính tả ( Nghe - viết )
Tiết 31: ÔNG NGOẠI
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết trình bày đúng bài chính tả. Trình bày đúng hình thức văn xuôi. Tìm và viết đúng 2-3 tiếng có vần oay( BT 2). Làm đúng BT(3) 
- Rèn kỹ năng nghe- viếtchính tả, kỹ năng trình bày bài văn xuôi.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV : Bảng phụ viết ND BT3 a, Phiếu HT
- HS : VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Viết : thửa ruộng, dạy bảo, mưa rào, giao việc
3. Bài mới: * Giới thiệu bài
a. Hoạt động 1:  HD HS nghe - viết
- Gv đọc mẫu bài viết.
* HD HS chuẩn bị
- Đoạn văn gồm mấy câu ?
- Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- HD viết từ đễ lẫn.

* GV đọc bài
- Theo dõi, nhắc nhở HS ngồi ngẩng cao đầu
* Chấm, chữa bài
- GV chấm 5, 7 bài
- Nhận xét bài viết của HS

b. Hoạt động 2: . HD HS làm bài tập chính tả
* Bài tập 2 
- Đọc yêu cầu BT?
- Yêu cầu tìm các tiếng nối tiếp nhau
- Nhận xét, cho điểm khuyến khích.


* Bài tập 3( a) 
- Đọc yêu cầu BT?
- 3 em lên làm bảng, lớp làm phiếu HT
- Nhận xét, chốt kết quả đúng
4. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét giờ học. 
- Tuyên dương HS viết có tiến bộ, viết đẹp.

	

- 2 HS viết bảng – Nhận xét


-  3 HS đọc đoạn văn

- Đoạn văn gồm 3 câu
- Các chữ đầu câu, đầu đoạn
- Viết ra giấy nháp những tiếng dễ lẫn : vắng lặng, lang thang, căn lớp, ...


+ Viết bài vào vở

- Thu bài chấm


+ Tìm 3 tiếng có vần oay
- Làm bài vào vở : xoay, nước xoáy, xoáy trên đầu, khoáy trâu, ngoáy trầu, ngoáy tai, loay hoay, ngó ngoáy…
- 3 HS lên bảng chơi trò chơi tiếp sức
- Nhận xét bài làm của bạn

+ Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d / r / gi có nghĩa làm cho ai việc gì đó .....
- Trao đổi theo cặp: giúp, dữ, ra 
- 3 HS lên bảng làm, lớp làm phiếu
- Nhận xét bài làm của bạn


Tự nhiên và xã hội
Tiết 8 : VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn. ( Biết được tại sao không nên luyện tập và lao động quá sức.)
- Kỹ năng nói, quan sát, viết.
- GD học sinh biết giữ gìn thân thể.
II. Đồ dùng dạy học:
GV : Hình vẽ trong SGK                              HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ
- Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn trên sơ đồ
3. Bài mới: * Giới thiệu bài
 a. HĐ1 : Chơi trò chơi vận động
- Các em có cảm thấy nhịp tim và mạch của mình nhanh hơn lúc chúng ta ngồi yên không ?
- GV cho HS chơi trò chơi đòi hỏi vận động nhiều
- So sánh nhịp đập của tim và mạch khi vận động mạnh với khi vận động nhẹ hoặc khi  nghỉ ngơi
* GVKL: Tim của chúng ta luôn luôn 
hoạt động…..

b. HĐ2 : Thảo luận nhóm
+ Thảo luận nhóm
- Hoạt động nào có lợi cho tim, mạch ? Tại sao không nên luyện tập  và lao động quá sức ?
- Những cảm súc nào có thể làm cho tim đập nhanh hơn?
- Tại sao chúng ta không nên mặc quần áo, đi dầy dép  quá chật
- Kể tên một số thức ăn, đồ uống..... giúp bảo vệ tim mạch và tên những thức ăn, đồ uống... làm tăng huyết áp, gây sơ vữa động mạch
+ Làm việc cả lớp
* GVKL: Để bảo vệ tim mạch chúng ta 
cần s ống vui vẻ, tránh xúc động mạnh. Không nên mặc quần áo và đi giày dép chật,…… 

4. Hoạt động nối tiếp: 	
- GV nhận xét tiết học.
- Vận dụng bài học vào cuộc sống.

	

-  3 HS lên bảng chỉ
- Nhận xét bạn


- Chơi trò chơi : Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang
- Nhận xét sự thay đổi nhịp đập của tim sau mỗi trò chơi
- Chơi trò chơi
- Khi ta vận động mạnh ,nhịp đập của tim và mạch nhanh hơn mức bình thường.

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
- Khi chúng ta vận động hoặc vui chơi.Tuy nhi ên nếu ta lao động hoặc 
luyện tập quá sức tim có thể mệt ảnh 
hưởng đến sức khoẻ của chúng ta.

- Những cám xúc có thể làm cho tim đập nhanh hơn: Lúc hồi hộp, xúc động 
mạnh, tức giận, … 

- Đại diện nhóm lên trình bày
- Các nhóm khác bổ sung




- Lắng nghe








Thủ công
Tiết 4: GẤP CON ẾCH (T2)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết cách gấp con ếch
- Gấp được con ếch bằng giấy màu đúng quy trình kĩ thuật. 
- Hứng thú với giờ tập gấp hình.
II . Đồ dùng dạy học:
- Con ếch mẫu bằng giấy mầu có kích thước lớn
- 1 tờ giấy vở học sinh đẻ gấp con ếch nháp ( nếu cần thiết)
- 1 tờ giấy màu để gấp con ếch.
- Kéo, bút màu
- Vở thủ công.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức
2 Kiểm tra:
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

3.Bài mới: * Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1: Nhắc lại cách gấp con ếch
- Khi gấp con ếch cần phải tiến hành theo mấy bước? Là những bước nào?




b.Hoạt động 2: Thực hành
Yêu cầu  gấp lại con ếch.
- Yêu cấu trưng bày sản phẩm, đi kiểm tra xem em nào gấp đẹp, đúng nhất thì yêu cầu em đó lên trước lớp gấp cho cả lớp cùng xem.
- Yêu cầu  gấp con ếch bằng giấy màu
- GV hướng dẫn, sửa lỗi 
- Yêu cầu học sinh  trưng bày sản phẩm.





4. Hoạt động nối tiếp.
- Khắc sâu lại từng bước gập con ếch.
- Nhận xét bài làm của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo để học bài giờ sau.  
	

- HS trong cùng bàn kiểm tra bài cho nhau.
- Báo cáo sự chuẩn bị trước lớp.


+Khi gấp cần tiến hành theo 3 bước:
B1: Gấp, cát tờ giấy hình vuông.
B2: Gấp  tạo hai chân trước của con ếch
B3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch
-Nhận xét.

Thực hành gấp con ếch.
- Lấy tờ giấy hình chữ nhật gấp và cắt để được hình vuông.
- Thao tác từng bước theo  như đã hướng dẫn bước 2 và bước 3
- Thao tác gấp lại ( vài lượt)
- Gấp lại con ếch bằng giấy màu
- Trưng bày sản phẩm.
- Dán vào vở thủ công.
- HS nêu cách gấp con ếch ( vài em)
B1: Gấp, cát tờ giấy hình vuông.
B2: Gấp  tạo hai chân trước của con ếch
B3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch




Toán +
Tiết 8: LUYỆN TẬP : BẢNG NHÂN 6
I. Mục tiêu: 
- Củng cố  bảng nhân 6. 
- Rèn kĩ năng vận dụng bảng nhân 6 trong tính giá trị biểu thức và giải toán
- Giáo dục HS vận dụng bảng nhân 6 trong cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học :                             - Bảng phụ, Phiếu HT
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức
2 Kiểm tra:
 Đọc bảng nhân 6
3.Bài mới: * Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1: . Luyện tập
*Bài 1: Tính nhẩm
6 x 5 =                   6 x 3 =
6 x 2 =                   6 x 9 =
6 x 4 =                   6 x 8 =
6 x 1 =                   6 x 6 =
* Bài 2:Tính
a) 6 x 7 + 6  = 
                     =                                                                                                                                                                         b) 6 x 8 + 29 = 
                     =                                                                                      
c) 6 x 4 + 25 = 
                      =  
- Nêu cách thực hiện phép tính?  
- Yêu cầu làm vở.
*Bài 3: Mỗi chiếc xe ôtô vận tải có 6 bánh xe, hỏi số bánh xe của đoàn xe gồm 7 xe ôtô vận tải là bao nhiêu?
- HD tìm hiểu bài toán. YC làm vở
- Chấm 5 – 8 bài. Nhận xét.

*Bài 4:  Dành cho HSNK thực hiện
Treo bảng phụ - HD h/s thực hiện
- Dãy số có đặc điểm gì ? 
 (
2
)            x 3                  x 5               

                                                           + 6
                    x 6                  : 4

-  Nhận xét                                                                       
4. Hoạt động nối tiếp:                                                                                                      
* GV nhận xét giờ                                                                                                  
	

- 4 HS đọc – Nhận xét.



- HS làm miệng nối tiếp.
- HS nhận xét- đọc lại bảng nhân 6



+  Thực hiện từ trái sang phải
- Làm vở. 
a) 6 x 7 + 6 = 42 + 6 
                   = 48                                                                                                                                                                 b) 6 x 8 + 29 = 48 + 29
                      = 77                                                                                       
c) 6 x 4 + 25 = 24 + 25
                     = 49

+ Đọc đề - tóm tắt đề
Bài giải
Số bánh xe của đoàn xe gồm 7 chiếc là:
6 x 7 = 42 ( bánh xe)
                          Đáp số: 42 bánh xe



a) Số sau = số trước + 6
b) Số sau = số trước - 6
- Học sinh  khá - giỏi thực hiện vào vở.
- Đổi bài, nhận xét bài bạn.
- Nêu cách làm.


 
Toán
Tiết 20 : NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ)
I. Mục tiêu: 
 - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(không nhớ). Vận dụng để giải bài toán có một phép nhân
- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số; giải bài toán có một phép tính nhân.
 - Giáo dục HS ý thức trong học tập và vận dụng vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: bảng phụ, phiếu HT
- HS : SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức:
2. Kiểm tra:
- Đọc bảng nhân 6?
3. Bài mới:
a. HĐ1: HD HS Thực hiện phép nhân:
- Ghi bảng: 12 x 3 = ?
- Nêu cách tìm tích?
- HD đặt tính và nhân theo cột dọc như SGK

HĐ 2: Thực hành:
*Bài 1: Tính

*Bài 2:(a)
- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?


( Dành cho HSNK): Phần b,c,d
- Chấm bài, chữa bài
*Bài 3:
- Đọc đề?
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán yêu cầu gì?
- Chấm bài, nhận xét. 


4. Các hoạt động nối tiếp:
- Ôn các bảng nhân từ 2 đến 6
- Nhận xét giờ học
	- Hát

- 3 HS đọc – Nhận xét



 (
x
)12 + 12 + 12 = 36                     12
12 x 3 = 36                                  3
                                                  36
                                                   
- Làm vở nháp - 3 HS chữa bài
- Nhận xét

- Nêu và thực hiện
 (
x
) (
x
) (
x
) (
x
)      32        11             42                 13
        3          6               2                   3
      96        66             84                 39



- Làm vở - 1 HS chữa bài trên bảng
- 1 hộp có 12 bút
- 4 hộp có ? bút
Bài giải
Cả bốn hộp có số bút chì màu là:
12 x 4 = 48( bút chì)
                      Đáp số: 48 bút chì màu.


Tập làm văn
Tiết 32: NGHE KỂ: DẠI GÌ MÀ ĐỔI
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I. Mục tiêu:
- Nghe kể lại được câu chuyện Dại gì mà đổi. 
- Rèn kĩ năng nghe, kể lại chuyện, kỹ năng điền vào giấy tờ in sẵn.
- Giáo dục học sinh biết ơn công lao của cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV : Tranh minh hoạ chuyện Dại gì mà đổi
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Làm lại BT 1, 2 tiết LTVC tuần 3

3. Bài mới: * Giới thiệu bài
a. Hoạt động 1:  HD HS làm BT
* Bài tập 1
- Đọc yêu cầu BT?
- GV kể chuyện lần 1
- Câu chuyện có tên là gì? 
- Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé ?
- Cậu bé trả lời mẹ như thế nào ?
- Vì sao cậu bé nghĩ như vậy ?


- GV kể lần 2

- Chuyện này buồn cười ở điểm nào ?



- Kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi bằng lời của em.
4 . Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi cho người thân nghe. 
	

- HS làm
- Nhận xét bài làm của bạn



+ Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi
- QS tranh minh hoạ, đọc thầm gợi ý
- Dại gì mà đổi
- Vì cậu rất nghịch
- Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!
- Cậu cho là không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm

- Tập kể lại ND câu chuyện

- Truyện buồn cười vì cậu bé nghịch ngợm mới 4 tuổi cũng biết rằng không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm.
- Kể chuyện








Giáo dục tập thể
Tiết 8.  TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

I. Mục tiêu:
- HS thấy được những ưu khuyết điểm của mình trong tuần 4.
- Có ý thức sửa sai những điều mình vi phạm, phát huy những điều làm tốt
- GD HS có ý thức trong học tập và trong mọi hoạt động.
- Giáo dục học sinh về truyền thống nhà trường
II. Nội dung sinh hoạt:
Hoạt động 1: Sơ kết tuần
1. Lớp trưởng nhận xét ưu khuyết điểm tuần 4
- Lớp nhận xét, bổ sung
2. GV nhận xét chung tuần 4
* Ưu điểm :
- Giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh sạch sẽ
- Thực hiện tốt nề nếp lớp, xếp hàng ra vào lớp nhanh
- Truy bài tốt, đi học đầy đủ
- Không có hiện tượng ăn quà
- Trong lớp chú ý nghe giảng  ...
* Nhược điểm :
- Một số em chưa mặc đồng phục 
3. Phương hướng tuần 5
- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt - học tốt 
- Duy trì nề nếp lớp
- Trong lớp chú ý nghe giảng, chịu khó phát biểu
- Chấm dứt tình trạng không mặc đồng phục
- Một số em cần rèn kĩ năng làm toán tốt hơn.
4. Tìm hiểu truyền thống nhà trường
- Tìm hiểu , ôn lại và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trưòng:
+ Năm thành lập:
+ Thành tích nổi bật….
- GV nói chuyện vói học sinh về truyền thống nhà trường Tiểu học Tiên Cát.
- HS hát bài hát về nhà trường.
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